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Chương 5

PL/SQL

1. Nêu một số ưu điểm khi sử dụng PL/SQL để truy xuất dữ liệu?

Các ưu điểm khi sử dụng PL/SQL để truy xuất dữ liệu

· PL/SQL được quản lý tập trung trong cơ sở dữ liệu Oracle. DBA quản lý source code và đặc quyền thực hiện với cú pháp tương tự khi quản lý các đối tượng cơ sở dữ liệu khác.

· PL/SQL giao tiếp tự nhiên với các đối tượng cơ sở dữ liệu khác.

· PL/SQL dễ đọc và có nhiều đặc trưng module hóa code và quản lý lỗi.

2. Kể ra ba phần của một khối mã PL/SQL. Bốn loại khối mã trong Oracle?

Bất kỳ một khối PL/SQL nào cũng có ba thành phần. Những thành phần này là phần khai báo biến, phần thực thi và trình xử lý exception. Phần khai báo biến chứa phần định danh tất cả các cấu trúc biến sẽ được sử dụng trong khối code. Một biến có thể là một kiểu dữ liệu bất kỳ có sẵn trong cơ sở dữ liệu Oracle, cũng như một số kiểu đặc biệt của PL/SQL. Phần thực thi của một khối PL/SQL bắt đầu với từ khóa begin và kết thúc hoặc với từ khóa end đối với toàn bộ khối hoặc với từ khóa exceptions. Thành phần cuối cùng của một khối PL/SQL là trình xử lý exception. Phần code này định nghĩa tất cả các lỗi có thể xảy ra trong khối và chỉ định chúng nên được xử lý như thế nào. Trình xử lý exception là một tùy chọn trong PL/SQL.

Bốn loại khối mã trong Oracle là:

· Procedure – một chuỗi các lệnh nhận và/hay trả về zero hay nhiều biến.
· Function - một chuỗi các lệnh nhận zero hay nhiều biến và trả về một giá trị.

· Package – Một tập các thủ tục và các hàm và có hai phần, một danh sách đặc tả các hàm và các thủ tục có sẵn cùng các thông số của nó, và một phần thân chứa code thực sự của các thủ tục và các hàm.

· Trigger – Một chuỗi các lệnh PL/SQL gắn với một bảng cơ sở dữ liệu mà được thực hiện khi một event (select, update, insert, delete) xảy ra.  

3. Kể ra một số thuộc tính con trỏ (cursor) ngầm.


Một số thuộc tính của con trỏ (cursor) ngầm:

· %notfound chỉ định không tìm ra hàng nào. Giá trị trả về là TRUE hay FALSE, ngược với %found.
· %rowcount chỉ định số hàng đã được xử lý bởi cursor. Trả về một giá trị số.
· %found chỉ định có tìm được hàng nào không. Giá trị trả về là TRUE hay FALSE, ngược với %notfound. 
· %isopen  chỉ định cursor đề cập đến có mở và sẳn sàng sử dụng hay không. Trả về là TRUE hay FALSE
4. Có bao nhiêu loại vòng lặp trong PL/SQL?

Các kiểu vòng lặp có sẵn trong PL/SQl là: 

· Lệnh loop-exit.

· Lệnh while-loop.

· Lệnh for-loop.

5. Phân biệt con trỏ (cursor) ngầm và con trỏ tường minh?   

Cursor ngầm là một địa chỉ không đặt tên của một lệnh SQL được xử lý bởi Oracle và/hay cơ chế thực thi PL/SQL. Mọi lệnh SQL đều thực hiện trong một cursor ngầm, bao gồm các lệnh update, insert, delete và các lệnh select không thực hiện trong một cursors tường minh.
Một con trỏ tường minh được đặt tên bởi developer. Nó chính là một lệnh select được đặt tên. Bất kỳ lệnh select nào cũng có thể sử dụng trong một cursor tường minh bằng cách sử dụng cú pháp cursor cursor_name is. Khi một lệnh select được đặt trong một cursor tường minh, developer có toàn quyền điều khiển trên sự thực hiện lệnh.
DECLARE

CURSOR employee_cursor IS

SELECT * FROM employee;

